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          Số       CT/ TC-KT                                        Hà Nội, ngày      tháng 03 năm 2014                “V/v: Giải trình chênh lệch số  

       liệu BCTC năm 2013” 

Kính gửi :   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
                          SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI                                 

Căn cứ:

-
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

-
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 4

-
Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC
Công ty Cổ phần Sông Đà 4 giải trình một số chỉ tiêu chênh lệch trên Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 so với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 như sau:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

	Tài sản
	Mã số
	Số quyết toán
	Số Kiểm toán
	Số đầu năm 

	A. Tài sản ngắn hạn
	100 
	432.019.050.082 
	431.665.476.036 
	(353.574.046)

	  I. Tiền
	110 
	10.572.397.428 
	10.571.234.515 
	(1.162.913)

	    1. Tiền
	111 
	10.572.397.428 
	10.571.234.515 
	(1.162.913)

	  II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120 
	 
	 
	 

	  III. Các khoản phải thu
	130 
	160.730.240.966 
	160.559.313.835 
	(170.927.131)

	    1. Phải thu của khách hàng
	131 
	155.024.429.254 
	154.853.502.123 
	(170.927.131)

	    2. Trả tr​ớc cho ng​ời bán
	132 
	5.344.383.941 
	5.344.383.941 
	 

	    5. Các khoản phải thu khác
	138 
	943.287.771 
	943.287.771 
	 

	    6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 
	139 
	(581.860.000)
	(581.860.000)
	 

	  IV. Hàng tồn kho
	140 
	257.480.184.049 
	257.298.700.047 
	(181.484.002)

	    1. Hàng tồn kho
	141 
	257.480.184.049 
	257.298.700.047 
	(181.484.002)

	  V. Tài sản ngắn hạn khác
	150 
	3.236.227.639 
	3.236.227.639 
	 

	    1. Chi phí trả tr​ớc ngắn hạn
	151 
	667.621.343 
	667.621.343 
	 

	    4. Tài sản ngắn hạn khác
	158 
	2.568.606.296 
	2.568.606.296 
	 

	B. Tài sản dài hạn
	200 
	248.110.422.289 
	249.296.704.570 
	1.186.282.281 

	  I. Các khoản phải thu dài hạn
	210 
	 
	 
	 

	  II. Tài sản cố định
	220 
	216.617.824.465 
	217.575.383.624 
	957.559.159 

	    1. Tài sản cố định hữu hình
	221 
	216.509.132.015 
	217.466.691.174 
	957.559.159 

	      - Nguyên giá
	222 
	460.714.932.747 
	460.714.932.747 
	 

	      - Giá trị hao mòn lũy kế 
	223 
	(244.205.800.732)
	(243.248.241.573)
	957.559.159 

	    2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224 
	 
	 
	 

	    3. Tài sản cố định vô hình
	227
	 
	 
	 

	    4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230 
	108.692.450 
	108.692.450 
	 

	  III. Bất động sản đầu tư
	240 
	 
	 
	 

	  IV. Các khoản đầu t​ tài chính dài hạn
	250 
	10.445.280.000 
	10.445.280.000 
	 

	    3. Đầu tư​ dài hạn khác
	258 
	10.445.280.000 
	10.445.280.000 
	 

	  V. Tài sản dài hạn khác
	260 
	21.047.317.824 
	21.276.040.946 
	228.723.122 

	    1. Chi phí trả tr​ớc dài hạn
	261 
	20.942.717.824 
	21.171.440.946 
	228.723.122 

	    3. Tài sản dài hạn khác
	268 
	104.600.000 
	104.600.000 
	 

	Cộng tài sản
	250 
	680.129.472.371 
	680.962.180.606 
	832.708.235

	
	
	
	
	

	Nguồn vốn
	Mã số
	Số cuối kỳ
	Số cuối kỳ
	Số đầu năm 

	A. Nợ phải trả
	300 
	549.320.058.132 
	555.635.911.872 
	6.315.853.740

	  I. Nợ ngắn hạn
	310 
	414.319.077.058 
	436.510.930.798 
	22.191.853.740

	    1. Vay và nợ ngắn hạn
	311 
	192.365.833.192 
	208.865.833.192 
	16.500.000.000 

	    2. Phải trả ng​ời bán
	312 
	117.104.873.422 
	116.455.616.391 
	 (649.257.031)

	    3. Ng​ời mua trả tiền tr​ớc
	313 
	10.114.322.334 
	10.114.322.334 
	 

	    4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314 
	15.984.726.991 
	16.389.885.023 
	405.158.032 

	    5. Phải trả công nhân viên
	315 
	30.423.430.748 
	30.434.916.245 
	11.485.497

	    6. Chi phí phải trả
	316 
	16.460.901.633 
	16.153.968.067 
	(306.933.566)

	    9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319 
	30.875.211.441 
	37.106.612.249 
	6.231.400.808

	    11. Quỹ khen th​ởng phúc lợi
	323 
	989.777.297 
	989.777.297 
	 

	  II. Nợ dài hạn
	330 
	135.000.981.074 
	119.124.981.074 
	(15.876.000.000)

	    4. Vay và nợ dài hạn
	334 
	135.000.981.074 
	119.124.981.074 
	(15.876.000.000)

	B. Vốn chủ sở hữu 
	400 
	130.809.414.239 
	125.326.268.734 
	(5.483.145.505)

	  I. Vốn chủ sở hữu
	410
	130.809.414.239 
	125.326.268.734 
	(5.483.145.505)

	    1. Vốn đầu t​ của chủ sở hữu
	411 
	103.000.000.000 
	103.000.000.000 
	 

	    2. Thặng d​ vốn cổ phần
	412 
	1.312.526.753 
	1.312.526.753 
	 

	    6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416 
	1.155.695
	 
	(1.155.695) 

	    7. Quỹ đầu t​ phát triển
	417 
	4.858.551.348 
	5.405.804.014 
	547.252.666 

	    8. Quỹ dự phòng tài chính
	418 
	1.653.306.492 
	1.653.306.492 
	 

	    10. Lợi nhuận sau thuế ch​a phân phối
	420 
	19.983.873.951 
	13.954.631.475 
	(6.029.242.476)

	  II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430 
	 
	 
	 

	Tổng cộng nguồn vốn
	430
	680.129.472.371 
	680.962.180.606 
	832.708.235



Giải trình số liệu trên Bảng cấn đối kế toán giữa BCTC quyết toán và BCTC kiểm toán: 

1. Tiền mặt  chênh lệch giảm 1.162.913 đồng: Đây là tiền chênh lệch tỷ giá đồng USD đến ngày 31/12/2013 của tài khoản ngoại tệ.

2. Phải thu khách hàng giảm 170.927.131 đồng bao gồm: Tiền phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng công trình thủy điện Lai Châu 21.670.100 đồng quí 4/2013 đơn vị chưa hạch toán vào tháng 12/2013; Bù trừ tiền công nợ phải thu, phải trả khách hàng trên cùng một đối tượng 149.256.902 đồng
3. Hàng tồn kho giảm 181.484.002 đồng: Đây là khoản chi phí dở dang công trình thủy điện Huội Quảng  kết chuyển giảm giá vốn hàng bán do đơn vị hạch toán trùng 02 lần.

4. Tài sản cố định hữu hình tăng 957.559.159 đồng: Đây là tiền khấu hao TSCĐ do đơn vị trích vào chi phí thừa so với quy định.
5. Chi phí trả trước dài hạn tăng 228.723.122 đồng: Đây là tiền do phân bổ công cụ, dụng cụ xuất dùng dài hạn thiếu vào chi phí.
6. Vay và nợ ngắn hạn: 16.500.000.000 đồng: Đây là khoản nợ gốc vay dài hạn đến hạn trả năm 2014 do đơn vị chưa hạch toán vào tài khoản nợ dài hạn đến hạn trả.
7. Phải trả người bán giảm 649.257.031 đồng: Đây là các khoản bù trừ công nợ phải trả khách hàng trên cùng một đối tượng

8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 405.158.032 đồng: Đây là tiền thuế TNDN của các khoản chi phí không hợp lý hợp lệ và chênh lệch thuế của khoản ưu đãi sau đầu tư.

9. Phải trả công nhân viên tăng 11.485.497 đồng: Đây là tiền lương và các khoản thu nhập trích thiếu vào chi phí.
10. Chi phí phải trả giảm 306.933.566 đồng: Đây là tiền lãi vay phải trả các khoản chậm thanh toán cho khách hàng đã nhận được hóa đơn chưa hạch toán vào tài khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn.

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác tăng 6.321.400.808 đồng bao gồm: Tiền cổ tức năm 2011 trả các cổ đông: 5.150.000.000 đồng; Tiền lãi vay các khoản chậm thanh toán; tiền kinh phí công đoàn; thu nhập khác 

12. Vay và nợ dài hạn giảm 15.876.000.000 đồng bao gồm: Tiền các khoản nợ gốc dài hạn đến hạn năm 2014 trả 16.500.000.000 đồng điều chỉnh sang tài khoản nợ dài hạn đến hạn trả; Tiền chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (USD) của tài khoản tiền vay đến ngày 31/12/2013 đơn vị chưa hạch toán vào chi phí 118.424.305 đồng 

13. Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm 1.155.695 đồng chưa kết chuyển vào chi phí.

14. Quỹ đầu tư phát triển tăng 547.252.666 đồng: Đây là tiền thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi sau đầu tư.

15. Lợi nhuận sau thuế giảm 6.029.242.476 đồng bao gồm: Tiền cổ tức năm 2011 5.150.000.000 đồng; Điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế TNDN, tiền chênh lệch tỷ giá hối đoái, tiền lương và kinh phí công đoàn, tiền phân bổ công cụ, dụng cụ xuất dùng, tiền khấu hao TSCĐ.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số quyết toán
	Số Kiểm toán
	Chênh lệch

	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1 
	526.862.935.901 
	514.413.716.729 
	(12.449.219.172)

	    Trong đó: Doanh thu nội bộ
	2 
	52.145.894 
	 
	(52.145.894)

	Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)
	3 
	5.018.743.958 
	5.018.743.958 
	 

	    + Giảm giá hàng bán
	5 
	5.018.743.958 
	5.018.743.958 
	 

	1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)
	10 
	521.844.191.943 
	509.394.972.771 
	(12.449.219.172)

	2. Giá vốn hàng bán
	11 
	431.028.736.910 
	417.937.847.308 
	(13.090.889.602)

	  Trong đó: Giá vốn hàng bán nội bộ
	 
	52.145.894 
	 
	(52.145.894)

	3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)
	20 
	90.815.455.033 
	91.457.125.463 
	641.670.430 

	4. Doanh thu hoạt động tài chính
	21 
	95.308.620 
	95.308.620 
	 

	5. Chi phí tài chính
	22 
	29.104.087.333 
	29.745.077.581 
	640.990.248 

	    Trong đó: Lãi vay phải trả
	23 
	29.104.087.333 
	29.121.070.363 
	 16.983.030

	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25 
	40.573.099.795 
	40.556.116.765 
	 (16.983.030)

	8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30 
	21.233.576.525 
	21.251.239.737 
	17.663.212 

	9. Thu nhập khác
	31 
	1.468.339.785 
	1.523.844.795 
	55.505.010 

	10. Chi phí khác
	32 
	8.655.019.013 
	8.655.019.013 
	 

	11. Lợi nhuận khác (40=31-32)
	40 
	(7.186.679.228)
	(7.131.174.218)
	55.505.010 

	12. Tổng lợi nhuận tr​ớc thuế (50=30+40)
	50 
	14.046.897.297 
	14.120.065.519 
	73.168.222 

	13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	51 
	2.755.519.124 
	3.160.677.156 
	405.158.032 

	14. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)
	60 
	11.291.378.173 
	10.959.388.363 
	(331.989.810)


Giải trình số liệu trên Bảng kết quả hoạt động kinh doanh giữa BCTC quyết toán và BCTC kiểm toán:
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 12.449.219.172 đồng: Đây là khoản doanh thu phục vụ các đơn vị nội bộ trong công ty, kiểm toán yêu cầu loại trừ

2. Giá vốn hàng bán giảm: 13.090.889.602 đồng bao gồm: Tiền chi phí tương ứng khi loại trừ doanh thu nội bộ: 12.449.219.172 đồng; Tăng chi phí tiền lương, kinh phí công đoàn, công cụ dụng cụ xuất dùng, giảm chi phí khấu hao TSCĐ.
3. Chi phí tài chính tăng 640.990.248 đồng: Đây là khoản tiền chênh lệch tỷ giá hối đoái, tiền lãi vay phải trả cho các khoản chậm thanh toán cho khách hàng.

4. Thu nhập khác tăng 55.505.010 đồng: Đây là các khoản phải trả cho các cá nhân phát sinh quá lâu không đến làm thủ tục nhận, kiểm toán điều chỉnh tăng thu nhập vào tháng 12/2013.

Trên đây là toàn bộ giải trình số liệu chênh lệch giữa BCTC quyết toán và BCTC kiểm toán năm 2013. 

Công ty Cổ phần Sông Đà 4 trân trọng giải trình!

Nơi nhận  :                                                                                  

-  Như kính gửi;

-  Lưu VT, TCKT.

